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IV. cá 

IV.1. Cá nước ngọt 
 
1. Bộ Cá thát lát – Osteoglossiformes.  
Họ  Cá mơn – Osteoglossidae.     
225. Tên khoa học: Scleropages formosus (Schlegel and Muller, 1844) 

Tên Việt Nam: Cá mơn, Cá rồng. 

Họ  Cá mơn - Osteoglossidae     Bộ Cá thát lát - Osteoglossiformes  

Phân hạng: EN A 1c,d 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị khoa học: quý hiếm. ở Việt Nam được thuần hoá thành cá cảnh 
quý. Số lượng ít, vùng phân bố hẹp. 
Phân bố:  
- Trong nước: Đoạn sông Đồng Nai, Nam Cát Tiên (Đồng Nai).  

- Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 11, 34, 37, 40. 

 

Họ  Cá thát lát – Notopteridae. 
226.  Tên khoa học: Chitala ornata  (Gray, 1831). 

Tên Việt Nam: Cá còm, Cá nàng hai. 

Họ  Cá thát lát - Notopteridae.   Bộ  Cá thát lát - Osteoglossiformes.  

Phân hạng: VU A1a, c, d  

Cơ sở phân hạng: Có giá trị khoa học, thuần hoá thành cá cảnh, số lượng trong tự nhiên giảm. 

Phân bố:  
- Trong nước: Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Tây, sông Cửu Lomg.  

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 1, 3, 11, 16, 17, 34, 37, 38, 39, 40. 

 

2. Bộ  Cá trích – Clupeiformes. 
Họ Cá trích – Clupeidae.    
227. Tên khoa học:   Clupanodon thrissa  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: Cá mòi cờ hoa. 
Họ Cá trích – Clupeidae.    Bộ  Cá trích – Clupeiformes. 
Phân hạng: EN A1 a,d B1 + 2a,b,c 

Cơ sở phân hạng: Loài cá biển sông, có giá trị kinh tế lớn ở ven biển vịnh Bắc Bộ, cửa sông 
và hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình, nhưng sản lượng giảm sút nghiêm trọng và cho đến 
nay hầu như không còn. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Các tỉnh ven biển thuộc vịnh Bắc Bộ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, 
Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình (hạ lưu sông Hồng), Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và 
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Hải Dương (trung và hạ lưu sông Thái Bình), Thanh Hoá (sông Mã), Nghệ An (sông Lam) và 
Nam Trung bộ. 

- Thế giới:  ấn Độ, Inđônêxia, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. 

Tài liệu dẫn:  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 27. 

 
228. Tên khoa học: Tenualosa reevesii (Richardson,1846) 

Tên Việt Nam: Cá cháy bắc 

Họ Cá trích- Clupeidae    Bộ  Cá trích - Clupeiformes 

Phân hạng: EN A1a,d B2a,b,c 

Cơ sở phân hạng: Loài cá biển sông, khoảng 20 năm nay sản lượng giảm sút nghiêm trọng, 
hiện nay ít gặp, nơi cư trú bị xâm phạm, bãi đẻ bị mất, khai thác quá mức. 
Phân bố:  
- Trong nước: Các tỉnh ven biển thuộc vịnh Bắc Bộ, các tỉnh Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên 
Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định 
(hạ và trung lưu hệ thống sông Hồng), các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải 
Dương (hạ và trung lưu hệ thống sông Thái Bình).  

- Thế giới: Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn:  1, 2, 4, 5, 6, 27 

 

229. Tên khoa học: Tenualosa thibaudeaui  (Durant, 1940) 

Tên Việt Nam: Cá cháy nam, Cá cháy lào. 

Họ Cá trích - Clupeidae  Bộ  Cá trích - Clupeiformes  

Phân hạng: VU A1d. 

Cơ sở phân hạng: Loài cá thường sinh sống nơi cửa sông, sông, hồ lớn nhưng đang bị đánh 
bắt quá mức và chất lượng nơi cư trú liên tục bị suy giảm. Qua suy giảm quần thể cho thấy sự 
tiêu diệt ngoài tự nhiên ít nhất 10% trong vòng 100 năm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Sông Cửu Long từ hạ lưu Bassac đến Châu Đốc (An Giang). 

- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn:  10, 27, 35, 39. 

 

230. Tên khoa học:    Tenualosa toli    (Valenciences, 1874) 
Tên Việt Nam:  Cá cháy bẹ, Cá  cháy trung quốc 
Họ  Cá trích - Clupeidae    Bộ  Cá trích - Clupeiformes 
Phân hạng:  VU A1d 
Cơ sở phân hạng:  Loài cá thường sinh sống nơi ven biển, rừng ngập mặn, cửa sông. Hiện 
tượng khai thác mạnh vùng ven bờ. Nơi sinh sống thường xuyên bị tác động và chất lượng 
giảm. Số lượng cá thể giảm, sự tiêu diệt ngoài tự nhiên giảm ít nhất 10% trong vòng 100 năm. 

Phân bố:  

- Trong nước: Ven biển, cửa sông vịnh Bắc Bộ, đông Nam Bộ, sông Cửu Long (hạ lưu). 

- Thế giới:  ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia . 
Tài liệu dẫn:  1, 17, 27. 
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3. Bộ   Cá chình - Anguilliformes 
Họ  Cá chình - Anguillidae    
231. Tên khoa học: Anguilla bicolor  Mc Clelland, 1844 

Tên Việt Nam: Cá chình mun, Cá chình nhốt 

Họ  Cá chình - Anguillidae    Bộ Cá chình - Anguilliformes 
Phân hạng: VU A1 c,d B1 + 2a,b 

Cơ sở phân hạng:  Nơi cư trú hẹp, bị chia cắt, biến đổi giảm trên 20% do xây dựng kè đập, 
dân xung quanh đầm lấn đất canh tác. Cá thịt rất ngon, giá bán cao hơn tất cả các loài cá 
Chình khác, bị săn bắt nhiều. Số lượng cá trưởng thành giảm sút trong khoảng 10 năm gần 
đây là trên 20%  
Phân bố:  
- Trong nước: Thừa Thiên - Huế (thành phố Huế), Quảng Ngãi (thị xã Quảng Ngãi), Bình 
Định (huyện Phù Mỹ). 

- Thế giới: Ôxtrâylia, Inđônêxia, Philippin, Thái Lan, Campuchia, ấn Độ. 

Tài liệu dẫn : 1, 2, 3, 4, 28, 29. 

 
232. Tên khoa học: Anguilla borneensis Popta, 1924 
Tên Việt Nam: Cá chình nhọn, Cá chình đầu nhọn 
Họ Cá chình - Anguillidae   Bộ Cá chình - Anguilliformes 
Phân hạng:  VU A1 c,d B1+ 2 a,b D2 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị chia cắt và bị thu hẹp trên 20% do bồi đắp và chuyển chế độ 
canh tác xung quanh đầm hồ. Cá ngon được nhiều người ưa thích, giá bán cao nên được tăng 
cường săn bắt. Số lượng cá trưởng thành khoảng 10 - 15 năm gần đây giảm đáng kể.  
Phân bố:  
- Trong nước: Bình Định (huyện Phù Mỹ). 
- Thế giới: Inđônêxia (Borneo). 
Tài liệu dẫn : 3, 4, 16, 17, 18, 24, 28, 29. 
 

233. Tên khoa học: Anguilla japonica Temminck & Schlegel,1846  

Tên Việt Nam: Cá chình nhật, Cá nhệch, Cá chình  
Họ Cá chình - Anguillidae  Bộ Cá chình - Anguilliformes 
Phân hạng:  EW 
Cơ sở phân hạng:  Nơi sống bị thu hẹp, nơi sinh sống cũ không còn cá. Khai thác quá mức, 
trong tự nhiên không còn thấy cá trưởng thành. Cá đã bị tuyệt chủng nhiều năm. 
Phân bố:  

- Trong nước: Hà nội (Thanh Trì) trên sông Hồng. 
- Thế giới: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn : 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24. 
 
234. Tên khoa học: Anguilla marmorata Quoy & Gaimard,1824 
Tên Việt Nam: Cá chình hoa, Cá chình bông 
Họ  Cá chình - Anguillidae   Bộ Cá chình - Anguilliformes  
Phân hạng: VU A1 c,d B1 +2a,b 
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Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị thu hẹp trên 20% do xây dựng các kè đập chắn ngang sông, 
xây dựng các hồ chứa, sự bồi lấn quanh đầm hồ. Cá thịt ngon, bán giá cao nên bị săn bắt quá 
mức. Số lượng cá trưởng thành giảm sút, tốc độ giảm khoảng 10 năm gần đây trên 20%. 
Phân bố:  
- Trong nước: Hà Tĩnh (sông Ngàn Phố), Thừa Thiên - Huế (sông Bồ, sông Hương, đầm Cầu 
Hai), Gia Lai (An Khê), Quảng Nam (sông Thu Bồn), Quảng Ngãi (sông Trà Khúc), Bình 
Định (đầm Châu Trúc) và Phú Yên (sông Ba). 

- Thế giới: Miền nhiệt đới và ôn đới của Thái Bình Dương, ấn Độ Dương. Trong nước ngọt có  
ở In®«nªxia, Campuchia. 
Tài liệu dẫn : 1, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 18, 24. 
 
4. Bộ  Cá chép - Cypriniformes  
Họ  Cá chép - Cyprinidae    
235. Tên khoa học: Acrossocheilus annamensis  (Pellegrin et Chevey, 1936) 
Tên Việt Nam: Cá trốc, Cá trát 
Họ  Cá chép - Cyprinidae    Bộ  Cá chép - Cypriniformes    
Phân hạng: VU D2  
Cơ sở phân hạng:  Loài đặc hữu, phân bố ở trung lưu sông Cả, Loài hiếm rất ít gặp. Cho đến 
nay Mai Đình Yên (1978),  Nguyễn Thái Tự (1979) cũng chỉ gặp ở đây.  
Phân bố:  
- Trong nước:  Các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ tỉnh Nghệ An. 
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 15, 18, 19, 32. 
 

236. Tên khoa học: Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898 
Tên Việt Nam: Cá hô 
Họ  Cá chép - Cyprinidae    Bộ Cá chép - Cypriniformes  
Phân hạng: EN A 1c,d  B1+ 2c,d,e +3 c,d 
Cơ sở phân hạng: Giá trị khoa học và kinh tế cao, loài có kích thước lớn nhất trong bộ Cá 
chép, thịt ngon, số lượng giảm sút mạnh. 
Phân bố: 
-  Trong nước: sông Vàm Cỏ Tây, Sông Cửu Long.  
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 1, 3, 11, 16, 17, 34, 38, 39, 40. 
 

237. Tên khoa học: Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878 
Tên Việt Nam: Cá duồng 
Họ  Cá chép - Cyprinidae    Bộ Cá chép - Cypriniformes  
Phân hạng: VU A 1 c, d B1+2c,d,e 
Cơ sở phân hạng: Có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên số lượng trong tự nhiên giảm sút nhiều. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Cửu Long.  
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 1, 3, 11, 16, 34, 37, 40. 
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238. Tên khoa học: Cyprinus hyperdorsalis Hao, 1991 

Tên Việt Nam: Cá lợ thân cao, Cá lợ 

Họ  Cá chép - Cyprinidae   Bộ  Cá chép - Cypriniformes 

Phân hạng: EN A1b,c B1 + 2b,c 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của sông Đà, phân bố hẹp, có nguy cơ bị tiêu diệt. 

Phân bố: 

- Trong nước: Cá sống ở sông suối thuộc vùng trung lưu hệ thống sông Đà (Sơn La, 
Hoà Bình). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 3, 16. 

 

239. Tên khoa học: Cyprinus multitaeniata (Pellegrin & Chevey, 1936).  

Tên Việt Nam: Cá lợ thân thấp, Cá lợ lớn, Cá lợ . 

Họ Cá chép - Cyprinidae   Bộ  Cá chép - Cypriniformes  

Phân hạng:  EW 

Cơ sỏ phân hạng: Nơi sinh sống thu hẹp trên 80%, số lượng cá trưởng thành giảm trên 80%. 
Tốc độ giảm trong 10 năm gần đây rất nhanh. Trong các vực nước tự nhiên hầu như không 
còn loài cá này. 

Phân bố:  

- Trong nước: Hà Giang, Tuyên Quang (sông Lô, sông Gâm), Bắc Kạn (sông Năng, hồ Ba 
Bể), Lạng Sơn (sông Kỳ Cùng, sông Trung), Bắc Giang (sông Thương), Yên Bái, Phú Thọ 
(sông Thao, sông Chảy, hồ Thác Bà), Hoà Bình (sông Đà, hồ Hoà Bình). 

- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây) trong lưu vực sông Tây Giang.  

Tài liệu dẫn : 3, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 33. 

 

240. Tên khoa học: Elopichthys bambusa (Richardson, 1844). 

Tên Việt Nam: Cá măng, Cá măng đậm 

Họ  Cá chép - Cyprinidae   Bộ  Cá chép - Cypriniformes  

Phân hạng: VU A1 c,d  B2a,b. 

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị thu hẹp trên 20% do xây dựng đập ngăn sông làm nhiều 
vùng bãi đẻ bị mất. Cá có kích thước lớn nên bị săn bắt mạnh. Cá trưởng thành giảm số 
lượng nghiêm trọng, không những làm giảm nguồn lợi mà còn làm mất cân bằng sinh 
học, vì cá ăn cá tạp kém giá trị kinh tế phát triển ở các vùng nước. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các hệ thống sông lớn ở các tỉnh phía Bắc và các vùng phụ cận thông với sông 
từ vùng đồng bằng đến miền núi tới Nghệ An. 

- Thế giới: Nga (sông AMua), Trung Quốc tới Bắc Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 27. 
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241. Tên khoa học: Laichowcypris dai Hao  et  Hoa, 1969. 
Tên Việt Nam: Cá trữ, Cá lợ trữ 
Họ Cá chép - Cyprinidae   Bộ Cá chép - Cypriniformes 
Phân hạng: EN A1 a, c, d B1 +2a,b,c 
Cơ sở phân hạng:  Loài đặc hữu của sông Đà, số lượng cá thể giảm trong 10-15 năm nay hầu 
như không gặp. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Cá sống trong hệ thống sông suối thuộc hệ thống sông Đà từ Lai Châu, giới 
hạn thấp nhất là Hoà Bình. 
- Thế giới:  Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn:  3, 15, 28, 29. 
  

242. Tên khoa học: Luciocyprinus langsoni Vaillant, 1904. 
Tên Việt Nam: Cá măng giả  
Họ Cá chép - Cyprinidae    Bộ Cá chép - Cypriniformes 
Phân hạng:  CR A1c,d,e B1+2,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cá đặc trưng ở sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn, cá cỡ lớn, thịt ngon. Khoảng 
20 năm nay loài cá này không còn trong tự nhiên do nơi cư trú bị xâm phạm, khai thác quá 
mức, đặc biệt do ảnh hưởng các nước thải của mỏ Na Dương. Số lượng đàn cá trưởng thành 
không còn đủ sức khôi phục quần thể . 
Phân bố:  
- Trong nước: Lạng Sơn (sông Kỳ Cùng). 
- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Tây và Vân Nam).  
Tài liệu dẫn : 3, 15, 16, 19, 20, 33. 
 

243. Tên khoa học: Ochelobius elongatus  (Kner, 1867). 
Tên Việt Nam: Cá chày tràng 
Họ  Cá chép - Cyprinidae    Bộ   Cá chép - Cypriniformes 
Phân hạng: VU A1c,d B1 +2a,b. 
Cơ sở phân hạng: Loài cá quý, có giá trị kinh tế cao, số lượng suy giảm mạnh trong 15-20 
năm gần đây, nơi sống bị giảm sút mạnh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cá sống ở các sông ngòi nước chảy, các hồ thông với sông thuộc hệ thống sông 
Thái Bình, sông Hồng. 
- Thế giới: Trung Quốc (Trường Giang). 
Tài liệu dẫn: 3, 15, 16, 19, 28. 
 
244. Tên khoa học: Parazacco vuquangensis Tu, 1994. 
Tên Việt Nam: Cá lá giang 
Họ Cá chép - Cyprinidae  Bộ Cá chép - Cypriniformes 
Phân hạng: VU.D2 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu phân bố rất hẹp, chỉ có trong các khe suối nhỏ từ 30m trở lên 
thuộc 2 huyện Hương Khê, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - nơi cư trú bị chia cắt. 
Thế giới:  Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 3, 15, 16, 19, 25, 28, 29. 
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245. Tên khoa học: Probarbus jullieni Sauvage, 1880. 

Tên Việt Nam: Cá sóc, Cá trà sóc, Cá chài sóc. 

Họ Cá chép - Cyprinidae    Bộ  Cá chép - Cypriniformes  

Phân hạng: VU A 1 c, d  B1 + 2c,d,e 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị kinh tế cao, số lượng giảm sút mạnh. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Tây, sông Cửu Long.  

- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 1,3, 14, 16, 19, 20, 21, 39, 40. 

  

246. Tên khoa học: Procypris merus Lin, 1933.  

Tên Việt Nam: Cá chép gốc  

Họ   Cá chép - Cyprinidae     Bộ  Cá chép - Cypriniformes  

Phân hạng:  EW 

Cơ sở phân hạng: Loài cá phân bố hẹp, chỉ có ở (lưu vực sông Kỳ Cùng) Lạng Sơn, bị đánh 
bắt quá mức làm thực phẩm. Số lượng cá trưởng thành giảm sút nghiêm trọng tới trên 80%. 
Trong thực tế các vực nước tự nhiên ở Lạng Sơn không còn gặp loài cá này. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lạng Sơn (sông Kỳ Cùng).  

- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam). 

Tài liệu dẫn: 3, 8, 15, 16, 17, 18, 33. 

 

247. Tên khoa học: Semilabeo obscurus Lin, 1981.  

Tên Việt Nam: Cá anh vũ   

Họ  Cá chép - Cyprinidae Bộ  Cá chép - Cypriniformes  

Phân hạng:  VU A1c,d B2a,b 

Cơ sở phân hạng:  Loài cá quý, giá bán rất cao, bị săn lùng nhiều. Số lượng cá trưởng thành 
giảm mạnh từ năm 1985 - 2000. Sản lượng cá ở nhiều vùng hiện nay chỉ còn 30% so với 
những năm 1960-1970. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Lào Cai, Phú Thọ (sông Thao, sông Lô), Yên Bái (sông Thao, sông Chảy, hồ 
Thác Bà), Tuyên Quang, Hà Giang (sông Lô, sông Gâm), Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình (sông 
Đà, hồ Hoà Bình), Cao Bằng, Lạng Sơn (sông Bằng, sông Kỳ Cùng), Bắc Giang (sông 
Thương), Thanh Hoá (sông Mã), Nghệ An (sông Lam). 

- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam). 

Tài liệu dẫn : 3, 14, 16, 19, 28, 33, 35, 36, 38. 

 

248. Tên khoa học: Sinilabeo graffeuilli   (Pellegrin & Chevey, 1936). 

Tên Việt Nam: Cá pạo, Cá mị 

Họ  Cá chép - Cyprinidae Bộ  Cá chép - Cypriniformes  
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Phân hạng:  EN A1B1 
Cơ  sở phân hạng:  Loài cá đặc hữu, nơi cư trú bị thu hẹp khoảng trên 50%. Do lũ ống, lũ 
vùng sinh thái và vùng bãi đẻ bị đảo lộn. Cá rất ngon, giá bán cao, bị săn bắt quá mức,. Số 
lượng đàn cá trưởng thành giảm sút nghiêm trọng. Các vực nước tự nhiên ở miền núi phía Bắc 
hầu như không còn.  
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái (sông Thao), Lai Châu, Sơn La (sông Đà). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam.  

Tài liệu dẫn : 3, 9, 16, 19, 33, 35. 

 

249. Tên khoa học: Sinilabeo lemassoni   (Pellegrin & Chevey, 1936). 
Tên Việt Nam: Cá rầm xanh, Cá loà, Cá ních 
Họ  Cá chép - Cyprinidae Bộ  Cá chép - Cypriniformes  
Phân hạng: VU  A1 c,d B2 a,b. 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị thu hẹp trên 20% do xây dựng các đập nước, hình thành các 
hồ chứa nước, nhiều sông suối miền núi sinh cảnh bị đảo lộn do lũ ống, lũ quét ảnh hưởng tới 
vùng bãi đẻ. Cá ngon, giá bán cao, bị săn lùng quá mức.  
Phân bố:  
- Trong nước: Các tỉnh miền núi phía Bắc, tập trung ở các sông lớn như Lai Châu, Sơn La, 
Hoà Bình (sông Đà, hồ Hoà Bình), Lào Cai, Phú Thọ (sông Thao), Yên Bái (sông Thao, sông 
Chảy, hồ Thác Bà), Hà Giang, Tuyên Quang (sông Lô, sông Gâm), Bắc Kạn, Thái Nguyên 
(sông Cầu), Bắc Giang (sông Thương), Thanh Hoá (sông Mã), Nghệ An (sông Lam). Giới hạn 
phân bố thấp nhất ở phía Nam tới Quảng Nam (sông Thu Bồn), Quảng Ngãi (sông Trà Khúc). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), trên sông Nguyên (thượng lưu sông Hồng).  

Tài liệu dẫn: 3, 7, 8, 14, 16, 19, 28, 33. 

 
250. Tên khoa học: Sinilabeo tonkinensis  (Pellegrin & Chevey, 1936). 
Tên Việt Nam: Cá hoả, Cá đống  
Họ  Cá chép - Cyprinidae Bộ  Cá chép - Cypriniformes  
Phân hạng: VU A1 c,d B2a,b  
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị thu hẹp trên 20% do xây dựng các đập chắn ngang sông hình 
thành các hồ chứa. Nhiều sông suối bị lũ ống, lũ quét nên vùng sinh thái, bãi đẻ bị đảo lộn. Cá 
ngon, giá bán cao nên bị săn lùng đánh bắt quá mức. Số lượng đàn cá trưởng thành trong vòng 
15 năm nay giảm mạnh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Các tỉnh miền núi phía Bắc, tập trung ở các sông lớn như Lai Châu, Sơn La, 
Hoà Bình (sông Đà, hồ Hoà Bình), Lào Cai, Phú Thọ (sông Thao), Yên Bái (sông Thao, sông 
Chảy, hồ Thác Bà), Hà Giang, Tuyên Quang (sông Lô, sông Gâm), Bắc Kạn (sông Năng, hồ 
Ba Bể), Thái Nguyên (sông Cầu), Thanh Hoá (sông Mã), Nghệ An (sông Lam).  
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), trên sông Nguyên (thượng lưu sông Hồng).  
Tài liệu dẫn: 3, 7, 8, 16, 19, 28, 33. 

 
251. Tên khoa học:  Tor (Folifer) brevifilis  (Peter, 1880) 

Tên Việt Nam: Cá ngựa bắc 

Họ  Cá chép - Cyprinidae    Bộ  Cá chép - Cypriniformes 
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Phân hạng: VU A1a,c,d B1a,b,c 

Cơ sở phân hạng: Số lượng cá thể giảm sút mạnh trong 10-15 năm gần đây do khai thác quá 
mức, vùng phân bố suy giảm mạnh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cá sống ở sông suối các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc hệ thống sông Hồng 
(sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm) sông Thái Bình (sông Cầu, sông 
Thương), sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, sông Mã và sông Lam (Nghệ An). 
- Thế giới: Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn: 1, 3, 14, 19, 21, 24, 28, 35. 
 

5. Bộ   Cá nheo - Siluriformes  
Họ  Cá nheo - Siluridae   

252. Tên khoa học: Ompok miostoma  (Vaillant, 1902). 

Tên Việt Nam: Cá sơn đài, Cá trên dốc. 

Họ  Cá nheo - Siluridae  Bộ Cá nheo - Siluriformes  
Phân hạng: VU A1 c, d C 1 

Cơ sở phân hạng: Cá có giá trị khoa học và kinh tế cao, kích thước lớn, thịt ngon, suy giảm số 
lượng nhanh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé.  

- Thế giới: Inđônêxia, Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 3, 14, 20, 44. 
 

Họ Cá lăng – Bangridae 
253.  Tên khoa học: Hemibagrus guttatus (Lacépède,1803). 

Tên Việt Nam: Cá lăng, Cá lăng chấm, Cá quất 

Họ  Cá lăng - Bagridae   Bộ  Cá nheo - Siluriformes 
Phân hạng: VU A1c,d B2a,b   

Cơ sở phân hạng:  Nơi cư trú bị thu hẹp trên 20% do xây các đập thuỷ lợi, thuỷ điện hình 
thành các hồ chứa nước. Nhiều vùng bãi đẻ bị đảo lộn, một số bãi đẻ bị bồi lấp. Cá rất ngon và 
quý, giá bán cao, Cá bị đánh bắt quá mức. Số lượng cá trưởng thành giảm nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Các sông lớn thuộc các tỉnh phía Bắc: hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, 
sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang, sông Mã, sông Lam tới sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). 

- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), Lào. 

Tài liệu dẫn : 3, 8, 11, 15, 16, 19, 26, 28. 
 

Họ Cá tra - Pangasiidae     
254. Tên khoa học: Pangasianodon  gigas  (Chevey, 1930) 

Tên Việt Nam: Cá tra dầu, Cá hạt. 

Họ Cá tra - Pangasiidae     Bộ Cá nheo - Siluriformes 

Phân hạng: VU A1c,d C1 
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Cơ sở phân hạng: Có giá trị khoa học và kinh tế cao, là loài cá nước ngọt lớn nhất trong bộ cá 
nheo, thịt ngon. Số lượng giảm sút mạnh. 

Phân bố:  

- Trong nước: Sông Cửu Long.  

- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 3, 11, 16, 17, 34, 36, 37, 38, 39, 40. 

 

Họ  Cá chiên - Sisoridae 

255. Tên khoa học: Bagarius rutilus Ng. et Kottelat, 2000 

Tên Việt Nam: Cá chiên  

Họ  Cá chiên - Sisoridae   Bộ  Cá nheo - Siluriformes 

Phân hạng:  VU A1c,d B2a,b.  

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị thu hẹp trên 20% do xây dựng các đập ngang sông hình thành 
các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện. Cá quý ngon và có kích thước lớn, bán với giá khá cao. Cá bị đánh 
bắt quá mức. Số lượng cá trưởng thành giảm sút nhanh trong khoảng 10 năm gần đây. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các sông suối thuộc các hệ thống sông lớn ở các tỉnh phía Bắc sông Hồng, 
sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, sông Mã, sông Lam tới Quảng Nam. 

- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), Lào, Thái Lan và Campuchia.  

Tài liệu dẫn : 3, 9, 11, 16, 19, 22, 28, 35. 

 

6. Bộ  Cá vược - Perciformes 

Họ  Cá quả - Channidae   

256. Tên khoa học: Channa maculata (Lacépède,1802). 

Tên Việt Nam: Cá chuối hoa, Cá sộp. 

Họ  Cá quả - Channidae Bộ  Cá vược - Perciformes. 

Phân hạng: EN A1c,d 

Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị chia cắt, có biến đổi thu hẹp trên 50% do xây dựng các công 
trình thuỷ lợi, sự thay đổi chế độ canh tác nông nghiệp. Thịt cá ngon, kích thước lớn, giá bán 
cao, bị săn bắt nhiều. Mặt khác dịch bệnh lở loét làm cá chết xảy ra ở cả miền núi và đồng 
bằng. Số lượng cá trưởng thành giảm sút nghiêm trọng. Trong các vực nước tự nhiên không 
còn thấy Cá chuối hoa. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các ao hồ, ruộng đầm thuộc các tỉnh phía Bắc tới Thanh Hoá. 

- Thế giới: Trung Quốc (các tỉnh phía Nam). 

Tài liệu dẫn : 3, 8, 11, 16, 19, 24, 28, 35. 

 

257. Tên khoa học: Channa marilius (Hamilton,1822) 

Tên Việt Nam: Cá tràu mắt, Cá tràu suối, Cá lóc suối, Cá tràu dầy 

Họ Cá quả - Channidae Bộ Cá vược - Perciformes 
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Phân hạng:  DD 

Cơ sở phân hạng: Cá hiếm, trong thiên nhiên ít, phân bố hẹp. Thông tin còn quá ít, chưa đủ 
căn cứ để phân hạng. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Gia Lai (An khê), Đắk Lắk (Lắk). 

- Thế giới: Từ ấn Độ, Trung Quốc tới Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. 

Tài liệu dẫn : 3, 13, 24, 28, 31. 

 

Họ Cá hường - Coiidae 
258. Tên khoa học:  Coius  microlepis Bleeker, 1853.  
Tên Việt Nam: Cá hường, Cá hồng. 
Họ Cá hường - Coiidae Bộ  Cá vược - Perciformes    
Phân hạng: VU A1 c, d 
Cơ sở phân hạng: Cá có giá trị kinh tế, thịt ngon, mầu sắc đẹp, nuôi làm cá cảnh, số lượng 
giảm nhiều.  
Phân bố:  
- Trong nước: Các sông ngòi ở Nam Bộ: Đồng Nai, Sài Gòn, Cửu Long, Vàm Cỏ Đông, Vàm 
Cỏ Tây.  
- Thế giới: Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 3, 20, 21, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44.  

 
259. Tên khoa học: Coius quadrifasciatus (Sevastianov, 1809). 
Tên Việt Nam: Cá hường vện   
Họ  Cá hường - Coiidae Bộ Cá vược - Perciformes   
Phân hạng: VU A 1a, c, d 
Cơ sở phân hạng: Cá có giá trị kinh tế, thịt ngon, có thể thuần hoá làm cá cảnh. Số lượng 
giảm mạnh, hạn chế đánh bắt. 
Phân bố:  
- Trong nước: Các sông ở Nam Bộ: Đồng Nai, Sài Gòn, Cửu Long, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây.  

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Ôxtrâylia, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 1, 3, 11, 20, 21, 39, 40, 42, 44.  

 
Họ  Cá mang rổ - Toxotidae 
260. Tên khoa học: Toxotes chatareus (Hamilton, 1822). 
Tên Việt Nam: Cá mang rổ   
Họ  Cá mang rổ -  Toxotidae  Bộ  Cá vược - Perciformes   
Phân hạng: VU A 1a, c, d 
Cơ sở phân hạng: Cá có giá trị kinh tế cao, thuần hoá làm cá cảnh, số lượng giảm nhiều. 
Phân bố:  
- Trong nước: Các sông lớn ở Nam Bộ, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Cửu Long, sông 
Vàm Cỏ.  

- Thế giới: ấn Độ, Ôxtrâylia, Malaixia, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 1, 3, 11, 20, 21, 39, 42, 44. 
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